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Một số đặc điểm chẩn đoán và điều trị u tuỷ cổ cao 
 

Nguyễn Hùng Minh, Nguyễn Thành Bắc 
 

Tóm tắt 
Từ tháng 05 năm 2006 đến tháng 05 năm 2009, 

Tại khoa PTTK bệnh viện 103 chúng tôi đã vi phẫu 
thuật 21 bệnh nhân được chẩn đoán u tuỷ cổ cao. Với 
12 BN nam, 09 bệnh nhân nữ. Tuổi từ 16 đến 62. Giải 
phẫu bệnh: Neurinoma 48,86%; Meningioma 23,81%; 
Atrocytoma 14,29%; Ependymoma 14,29%; Kyst 
tumor 4,76%. Kết quả sớm sau phẫu thuật: Tốt 
14,29%; Như cũ 57,14%; Xấu 19,05%; Tử vong 
9,25%. 

Summary  
Some remarks on diagnosis and outcome of 

Spinal cord tumors of hight cervical operated in 103 
hospital (5/2006 - 5/2009) 

The authors show 21 cases of spinal cord tumors 
of hight cervical operated in 103 Hospital from March 
2006 to March 2009. The common age of patients 
was from 16 to 62 years old. Male 12; Female 09. 
100% of all patients had taken MRI for diagnosing. 
The pathology results areNeurinoma 48,86%; 
Meningioma 23,81%; Atrocytoma 14,29%; 
Ependymoma 14,29%; Kyst tumor 4,76%. The earlly 
results: Good 14,29%; no change 54,14%; bad: 
19,05%; death: 9,52%.  Howerer the diagnosis and 
treatment are still difficult but the management of 
spinal cord tumors of hight cervical has relatively 
good results, and helps ther patients to return to daily 
activities.  

Đặt vấn đề: 
U tuỷ là bệnh lý hiếm gặp, chiếm tỷ lệ 2,04% các 

loại u trong cơ thể nói chung và 15% các u thuộc hệ 
thống thần kinh trung ương. U tuỷ cổ cao hiếm gặp 
hơn. Do đặc điểm giải phẫu vùng này có khoang dưới 
nhện rộng nên sự chèn ép của khối u tiến triển chậm, 
khi có biểu hiện lâm sàng thì u đã có kích thước lớn. 
Đây là vùng tiếp giáp giữa tuỷ sống và não, đặc biệt 
tiếp giáp vùng hành, cầu não có các trung khu về hô 
hấp, tim mạch nên lâm sàng của bệnh nhân nặng nề 
(rối loạn về hô hấp, tim mạch, vận động…), phẫu 
thuật khó khăn (không lấy triệt để u, phù tuỷ-não, suy 
thở, mất vững cột sống…), để lại nhiều di chứng thậm 
chí tử vong. 

Chúng tôi tiến hành đề tài này nhằm mục đích: 
1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh cộng 

hưởng từ của u tuỷ cổ cao-u tuỷ ngang lỗ chÈm. 
2. Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật u tủy cổ 

cao-u tuỷ ngang lỗ chÈm. 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 
1. Đối tượng nghiên cứu: 
- 21 bệnh nhân chẩn đoán u tuỷ cổ cao được phẫu 

thuật bằng kính OMPI VARRIO tại Khoa phẫu thuật 
thần kinh-Bệnh viện 103 từ tháng 05 năm 2006 đến 
tháng 05 năm 2009. 

- Các bệnh nhân đều được chụp cộng hưởng từ 
trước mổ và đầy đủ các xét nghiệm thường qui. 

2. Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu 
3. Kết quả: 
3.1. Tuổi – giới: 
Bảng 1: Tuổi – giới 
 

Tuổi 
Giới 

< 20 20 - 50 > 50 - 60 > 60 Tổng 

Nam 1 3 7 1 12(57,14%) 
Nữ 0 1 4 4 9(42,86%) 

Tỷ lệ 
% 

1(4,76%) 4(19,05%) 11(52,38%) 5(23,81%) 21(100%) 
 

- Lứa tuổi chủ yếu là từ 50-60 tuổi gặp 52,38%. 
3.2. Đặc điểm giai đoạn bệnh lý: 
Bảng 2: Đặc điểm giai đoạn bệnh. 
 

Giai đoạn 
bệnh 

Đau rễ Liệt không 
hoàn toàn 

Liệt hoàn 
toàn 

Tổng số 

Số Bệnh 
nhân 

2 15 4 21 

Tỷ lệ 9,52% 71,43% 19,05% 100% 
 

- BN được phẫu thuật ở giai đoạn đau rễ thấp 
chiếm 2/21 BN (9,52%) 

3.3. Đặc điểm về giải phẫu u tuỷ trong ống sống: 
Bảng 3: Vị trí u trong ống sống. 
 

Vị trí Số BN Tỷ lệ 
U ngoài màng cứng 0  

U dưới màng cứng – ngoài tuỷ 11 52,38% 
U nội tuỷ 7 33,33% 

U dạng đồng hồ c ţ 3 14,29% 
Tổng số 21 100% 

 

- Chúng tôi gặp chủ yếu là u dưới màng cứng, 
ngoài tuỷ 11/21BN (52,38%) 

3.4. Kết quả lấy bỏ u trong phẫu thuật: 
Bảng 4: Mức độ lấy bỏ của các loại u trong phẫu 

thuật 
 

      Mức độ      
Loại u            

Lấy toàn 
bộ 

Gần hoàn 
toàn 

Lấy một 
phần 

Tổng 
cộng 

Neurinoma 6   6 U dưới 
màng 
cứng-
ngoài 
tuỷ 

Meningioma 5   5 

Atrocytoma  1 2 3 
Ependymoma  2 1 3 

U nội 
tuỷ 

U nang  1  1 
Đồng 
hồ cát 

Neurinoma 2 1  3 

Tổng cộng 13(61,90%) 5(23,81%) 3(14,29%) 21(100%) 
- Phẫu thuật lấy toàn bộ u chủ yếu là Neurinoma 

và meningioma 13/21 BN  



 

 Y học thực hành (717) – số 5/2010 
  
  
 

98 

3.5. Kết quả giải phẫu bệnh: 
Bảng 5: Kết quả giải phẫu bệnh. 

Loại u Số BN Tỷ lệ 
Neurinoma 9 42,86% 
Meningioma 5 23,81% 
Atrocytoma 3 14,29% 

Ependymoma 3 14,29% 
U nang 1 4,76% 
Tổng số 21 100% 

3.6. Biến chứng sau mổ: 
Bảng 6: Biến chứng trong và sau mổ. 

Biến chứng Số BN Tỷ lệ 
Liệt chi thể tăng lên 4 19,05% 

Thở máy kéo dài trên 10 ngày 5 23,81% 
Bội nhiễm phổi 4 19,05% 

Nhiễm khuẩn vết mổ 3 14,29% 
Rò dịch não tuỷ qua vết mổ kéo dài 3 14,29% 

Loét điểm tỳ 6 28,57% 
Nhiễm khuẩn tiết niệu 4 19,05% 

3.7. Kết quả gần sau phẫu thuật: 
Bảng 7: Kết quả sớm sau phẫu thuật. 

Giai đoạn 
bệnh 

Tốt Như trước mổ Xấu đi Tử vong 

Giai đoạn 
đau rễ 1 1 0 0 

Liệt gần 
hoàn toàn 

2 8 4 1 

Liệt hoàn 
toàn 

0 3 0 1 

Tổng số 3(14,29%) 12(57,14%) 4(19,05) 2(9,52%) 
3.8. Kết quả nghiên cứu các triệu chứng lâm sàng: 
- Khởi phát bệnh hầu hết là tự nhiên 21/21BN. 
- Các rối loạn về cảm giác: 21/21 BN xuất hiện 

đau mỏi cổ gáy là các triệu chứng đầu tiên, kèm theo 
các biểu hiện đau đầu vùng chÈm, chóng mặt. 

- Các rối loạn về vận động: có 19/21BN bại yếu tứ 
chi, liệt hoàn toàn kiểu trung ương. 

- Các rối loạn phản xạ: 21/21BN tăng phản xạ gân 
xương đều tứ chi. Hội chứng tháp gặp 21/21BN. 

Bàn luận: 
1.Tuổi, giới: 
Trong nghiên cứu của chúng tôi, tuổi hay gặp nhất 

là từ 50 đến 60 chiếm 11/21BN (52,38%), tuổi cao 
nhất là 63. Theo các tác giả khác thì thường gặp ở lứa 
tuổi 20 đến 50. Nam giới mắc bệnh cao hơn nữ giới, 
song khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. 

2. Giai đoạn bệnh: 
Bệnh nhân trong nghiên cứu được phẫu thuật chủ 

yếu ở giai đoạn liệt gần hoàn toàn chiếm 15/21BN 
(71,43%), liệt hoàn toàn 4/21BN(19,05%). Do khoang 
dưới nhện ở vị trí này khá rộng nên chỉ khi u phát triển 
to, những biểu hiện lâm sàng mới rõ và được phát 
hiện, điều trị muộn. 

3.  Triệu chứng lâm sàng: 
Rối loạn cảm giác: 21/21 BN trong nghiên cứu của 

chúng tôi. Khởi đầu thường với hội chứng cổ vai, sau 
đó biểu hiện giảm cảm giác đau. Những rối loạn cảm 
giác do u đè vào các bó tuỷ đồi thị bên gây nên. 

Rối loạn vận động: 19/21 BN bại yếu, liệt cứng. 

Theo Selosse (1968), do u phát triển to dần gây chèn 
ép tuỷ sống, nên các rối loạn vận động từ từ, tăng dần 
với mức độ nhẹ như yếu một vài nhóm cơ, nặng dần 
bại yếu, liệt chi thể. Thực tế, hầu hết khi có triệu 
chứng này bệnh nhân lo lắng mới tới khám tại các cơ 
sở chuyên khoa. Trong 4/21BN (19,05%) liệt hoàn 
toàn đều là u nội tuỷ và là u atrocytoma, diễn biến liệt 
cơ của các bệnh nhân này nhanh hơn. 

Rối loạn phản xạ: 21/21BN tăng phản xạ gân 
xương do tổn thương bó tháp. 

4. Vị trÝ u trong èng sèng: 
Về vị trí u trong ống sống theo các tác giả gặp chủ 

yếu là dưới màng cứng-ngoài tuỷ chiếm tới 41,6% 
theo Austin G.M (1961), 68% theo Vũ Hồng Phong 
(2001). Tương đương với tỷ lệ của chúng tôi là 
52,38%. Chúng tôi không gặp trường hợp nào u ngoài 
màng cứng ở đoạn tuỷ cổ. U nội tuỷ chúng tôi gặp 
chủ yếu là u tế bào sao và u màng ống nội tuỷ chiếm 
7/21BN (33,33%); một số tác giả khác gặp 20% như 
Brotchi J (1998), Hoshimaru M (1999), Chang U.K 
(2002). 

5. Mức độ lấy u trong phẫu thuật: 
Với những u neurinoma, meningioma chúng tôi lấy 

hoàn toàn u (13/21BN), chủ yếu là những u dưới 
màng cứng-ngoài tuỷ. Song cũng gặp khó khăn với 
những u nằm phía trước tuỷ, với những trường hợp 
này thường phải lấy u trong bao, vén tuỷ cần nhẹ 
nhàng. Với những u nội tuỷ, mặc dù sử dụng kính vi 
phẫu, nhưng chúng tôi cũng chỉ lấy gần hoàn toàn 
hoặc một phần u 7/21BN, gặp chủ yếu là u màng ống 
nội tuỷ và u tế bào sao, vì gianh giới u không rõ, nếu 
cố tình lấy hết u sẽ gây tổn thương những trung khu 
quan trọng (hô hấp, tim mạch). 

6. Đặc điểm giải phẫu bệnh của u: 
Chúng tôi gặp chủ yếu u neurinoma (9/21BN) và 

meningioma (5/21BN). Kết quả này cũng phù hợp với 
các tác giả khác khi nghiên cứu u tuỷ trên toàn bộ tuỷ 
sống, và với những loại u này thì kết quả điều trị tốt 
hơn cả. 

7. Biến chứng sau mổ: 
Một trong những biến chứng sau mổ thường gặp là 

suy thở, cần thở máy hỗ trợ, chúng tôi gặp 5/21BN, 
chủ yếu là trong nhóm u nội tuỷ; do phù tuỷ lan rộng, 
ảnh hưởng trực tiếp tới trung khu hô hấp ở hành não. 
Chính điều này gây nên bội nhiếm phổi 4/5BN, 
thường gặp ở người cao tuổi; các trường hợp này đều 
phải mở khí quản. 

Loét điểm tì chúng tôi gặp 6/21BN là loét ụ chÈm 
ngoài, do bệnh nhân bị liệt, thay đổi tư thế khó khăn. 
Đây là những đặc điểm khá riêng biệt của u vùng cổ cao 
mà với u ở các vị trí khác thường ít hoặc không gặp. 

8. Kết quả gần sau phẫu thuật: 
Chúng tôi có kết quả sớm sau phẫu thuật: 
- Kết quả tốt 3/21BN (14,17%). 
- Như trước mổ 12/21BN (57,14%). 
- Xấu đi 4/21BN (19,05%). 
- Tử vong 2/21BN (9,52%) 
Những bệnh nhân có kết quả tốt là được mổ ở giai 
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đoạn sớm của bệnh, giải phẫu bệnh là u rễ hoặc u 
màng tuỷ. 

2 trường hợp tử vong là do viêm phổi và rò dịch 
não tuỷ dẫn đến viêm não-tuỷ mủ. 

Kết luận 
Qua nghiên cứu 21 trường hợp u tuỷ cổ cao chúng 

tôi có một số nhận xét sau: 
- Gặp chủ yếu tuổi 50 – 60, chiếm 11/21BN 

(52,38%), tỷ lệ nam/nữ là 12/9. 
- Rối loạn cảm giác gặp ở 21/21BN, rối loạn vận 

động gặp 19/21BN, rối loạn phản xạ gặp 21/21BN 
- Bệnh nhân được phẫu thuật ở giai đoạn liệt 

không hoàn toàn chiếm tỷ lệ cao nhất 15/21BN 
(71,43%). 

- U dưới màng cứng, ngoài tuỷ chiếm 11/21BN 
(52,38%), u rễ thần kinh gặp 6/21BN (28,57%), u 
màng tuỷ gặp 5/21BN (23,81%). 

-  Những biến chứng sau mổ thường gặp là suy 
thở 5/21BN (23,81%), bội  nhiễm phổi 4/5BN, rò dịch 
não tuỷ kéo dài 3/21BN.  

- Kết quả gần sau phẫu thuật tốt là 3/21BN 
(14,29%); như trước mổ 12/21BN (57,14%), xấu đi 
4/21BN (19,05%), tử vong 2/21BN (9,52%). 
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Nghiên cứu virus cúm a/h5n1 phân dòng quảng đông  
và phúc kiến gây bệnh trên gia cầm và người tại việt nam  

qua khảo sát đặc điểm chuỗi polyeptide ha (h5) 
 

Nguyễn Thị Bích Nga, Lương Thị Hồng Vân, 
Lê Thanh Hòa 

 
Đặt vấn đề 
Từ năm 2004 dịch cúm gia cầm A/H5N1 thể độc 

lực cao xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới trong 
đó có Việt Nam. Năm 2006 tạm lắng, từ đầu năm 
2007 đến nay, dịch cúm tái bùng phát trên gia cầm ở 
nhiều địa phương trong cả nước và gây chết người với 
tỷ lệ cao. Một số công trình nghiên cứu về nguồn gốc 
phả hệ của virus cúm A/H5N1 trong thời gian vừa qua 
cho thấy đã có sự hòa trộn lưu hành giữa phân dòng 
Phúc Kiến (Fujian) thuộc nhóm kháng nguyên 2.3.4, 
với biến chủng phân dòng Quảng Đông thuộc clade 
1.0, tất cả đều có nguồn gốc từ Trung Quốc (Nguyen 
và cs, 2008: Lê Thanh Hòa và cs, 2008). Đặc biệt, 
biến chủng cúm A/H5N1 thuộc phân dòng Phúc Kiến 
mới xuất hiện tại Việt Nam có tính gây bệnh cao đối 
với gia cầm và khả năng gây bệnh ở người với tỷ lệ tử 
vong cao hơn, chỉ tính từ cuối năm 2008 đến đầu năm 
2009 đã có 5 người bị chết trong số 8 ca bệnh được 
xác định do mắc bệnh cúm gia cầm (>67,8%) 
(http://www.moh.gov.vn). 

Trong số 8 phân đoạn (PB2, PB1, PA, HA, NP, 
NA, MA, NS) của virus cúm A/H5N1 chứa hệ gen 
RNA một sợi đơn âm này, gen HA (H5) có vai trò 
quyết định tính độc lực, quá trình xâm nhiễm virus và 
khả năng gây ngưng kết hồng cầu và là đối tượng có 
sự thay đổi kháng nguyên liên tục trong quá trình tiến 
hóa và thích nghi (Bosch và cs, 1979: Baigent và 
McCauley, 2001; Cao Bảo Vân và cs, 2005). Phân 
tích đặc điểm biến đổi thành phần amino acid do gen 
H5 mã hóa cho phép xác định sự tiến hóa và phân 

type, quan hệ tương đồng kháng nguyên- miẽn dịch 
và phân định nhóm kháng nguyên (clade) củ chủng 
virus cúm A/H5N1 nghiên cứu (Lê Thanh Hòa và cs, 
2008; Nguyen và cs, 2008). Các gen H5 của một số 
chủng phân lập tại Việt Nam đã được giải trình tự, 
bước đầu xác định xã sự xuất hiện cúm gia cầm gây 
bệnh ở Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh miền Bắc và 
miền Trung (Nguyen và cs, 2008). 

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả 
phân tích thành phần polypeptide của gen H5, so 
sánh đặc điểm cấu trúc, điểm cắt của protease và 
đặc tính glycosyl hóa ở một số mẫu cúm A/H5N1 
phân lập giai đoạn 2004 – 2008 gây bệnh trên gia 
cầm và trên người, nhằm đánh giá một số đặc tính 
sinh học của các chủng mới xâm nhập vào Việt Nam 
thuộc phân dòng Phúc Kiến (Trung Quốc) và mối liên 
quan chuỗi gen của chủng cúm A/H5N1 ở người và 
gia cầm. 

Nguyên liệu và phương pháp 
Bệnh phẩm nghiên cứu 
Bệnh phẩm virus cúm A/H5N1 trong nghiên cứu 

này thu thập từ gia cầm bị bệnh tại một số tỉnh thành 
trong cả nước: Đồng Tháp (2008, 1 chủng), Hải 
Dương (2«8, 1 chủng), Nghệ An (2007, 2 chủng), An 
Giang (2005, 1 chủng), Hậu Giang (2005, 1 chủng); 
Vĩnh Long (2005, 1 chủng); Hà Nội (2004, 2 chủng). 
Chuỗi gen H5 thu từ mẫu người tử vong vì cúm năm 
2007, do các tác giả khác thực hiện, đăng ký trong 
Ngân hàng gen (số: EU294369 và EU294370), được 
chúng tôi sử dụng để phân tích và so sánh với các 


